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Trần Thế Hưởng 

Trong  hoạt động hàng ngày, chúng ta thường phải giải 
quyết, xử lý nhiều vấn đề. Có những vấn đề chúng ta xử 
lý rất nhanh nhưng có vấn đề chúng ta không thể giải 
quyết được hoặc nếu giải quyết được thì kết quả không như mong muốn : chi phí thực 
hiện cao, không đáp ứng hết các mong muốn, xuất hiện các vấn đề mới … 

Tại sao vậy ? Tại chúng ta không có công cụ hoặc không biết cách sử dụng công cụ một 
cách hợp lý. 

Trong lý thuyết giải các bài toán sáng chế (TRIZ), có một công cụ cơ bản, dễ sử dụng 
là 40 nguyên tắc (thủ thuật)cơ bản. Các nguyên tắc này không chỉ giúp người sử dụng 
khắc phục cách nhìn, cách đánh giá quen thuộc … mà còn khắc phục các mâu thuẫn có 
trong bài toán. 

Thử hình dung : bạn cần treo trên tấm ngăn phòng khách một bức tranh không chỉ đẹp 
mà còn làm cho những người xung quanh ngưỡng mộ chủ nhân bức tranh với yêu cầu : 
không được phép đóng đinh, khoan lỗ hoặc dán keo. Tấùm ngăn làm bằng một vật liệu 
trơn láng, không từ tính (không bị nam châm hút).  

Trong tình huống này, nếu chúng ta đóng đinh, khoan lỗ hoặc dán keo thì treo được bức 
tranh nhưng sẽ làm thay đổi hiện trạng bề mặt tấm ngăn (mà điều này không được 
phép). Nếu chúng ta không đóng đinh, khoan lỗ hoặc dán keo thì không làm thay đổi 
hiện trạng bề mặt tấm ngăn nhưng không treo được bức tranh. Mâu thuẫn phải có móc 
(để có chỗ treo bức tranh) và phải không có móc (để không làm thay đổi hiện trạng bề 
mặt tấm ngăn) đang thách thức bạn. 

Nếu các nguyên tắc (thủ thuật) sáng tạo khắc phục được mâu thuẫn thì dùng nguyên tắc 
(thủ thuật) sáng tạo nào trong số 40 nguyên tắc (thủ thuật) đã biết ? 

Để trả lời câu hỏi, bạn cần tới “Bảng sử dụng các thủ thuật sáng chế cơ bản” (xin giở lại 
bảng này trong giáo trình Phương pháp luận sáng tạo KHKT hoặc trong cuốn Sổ tay 
sáng tạo). Bảng có 39 cột và 39 hàng là các thông số kỹ thuật (tên gọi các thông số in ở 
mặt sau của bảng). Các hàng ghi các thông số kỹ thuật cần phải làm tốt hơn theo yêu 
cầu bài toán và các cột  ghi thông số kỹ thuật trở nên xấu đi, nếu làm tốt hơn các thông 
số ghi ở hàng. 

Muốn sử dụng, bạn cần theo các bước sau : 

1. Phát biểu mâu thuẫn kỹ thuật (MK).  

Mâu thuẫn kỹ thuật được phát biểu như sau : “Bằng cách làm quen thuộc thì tính 
chất A tốt lên nhưng tính chất B xấu đi” hoặc “Bằng cách làm quen thuộc khác thì 
tính chất B tốt lên nhưng tính chất A xấu đi”. 

2. Xác định các thông số kỹ thuật tương ứng với nội dung phát biểu “tính chất A”, “tính 
chất B” trong lời phát biểu mâu thuẫn kỹ thuật. 



 

10 
BTSK số  1/2001 

3. Xác định các nguyên tắc (thủ thuật) có thể dùng khắc phục MK bằng cách tìm giao 
điểm của đường kẻ hàng (ứng với các thông số kỹ thuật cần phải làm tốt hơn) và cột 
(ứng với các thông số kỹ thuật trở nên xấu đi). 

4. Lựa chọn các nguyên tắc (thủ thuật) có thể giải quyết được vấn đề. 

5. Sử dụng nguyên tắc (thủ thuật) đã chọn để giải quyết vấn đề. 

Chúng ta hãy trở lại bài toán : treo bức tranh trên tấm ngăn phòng khách. Phát biểu : 
“Nếu chúng ta đóng đinh, khoan lỗ hoặc dán keo thì treo được bức tranh” tương ứng với 
phát biểu trong MK : “Bằng cách làm quen thuộc thì tính chất A tốt lên”. Phát biểu này 
được hiểu : bức tranh không bị rơi. Bức tranh không bị rơi, theo các thông số kỹ thuật có 
thể là :  

“2” Trọng lượng của đối tượng bất động, hoặc  

“16” Thời gian hoạt động của đối tượng bất động. 

Còn phát biểu : “làm thay đổi hiện trạng bề mặt tấm ngăn” tương ứng với phát biểu  
trong MK : “tính chất B xấu đi”. Câu này có nghĩa : việc đóng đinh, khoan lỗ hoặc dán 
keo làm bề mặt tấm ngăn không thể trở về trạng thái ban đầu. Không thể trở về trạng 
thái ban đầu tương ứng với thông số kỹ thuật 13. Tính ổn định của (thành phần) đối 
tượng. 

Áp dụng bước 3 trong chỉ dẫn trên, ta xác định được các nguyên tắc (thủ thuật) có thể 
giúp giải quyết bài toán : 

Trên cơ sở nội dung của các nguyên tắc (thủ thuật), nguyên tắc 39. Thay đổi độ trơ là 
thích hợp nhất. Nội dung của nguyên tắc 39  : 

1. Thay môi trường thông thường bằng môi trường trung hòa. 

2. Đưa thêm vào đối tượng các phần, các chất phụ gia trung hòa. 

3. Thực hiện quá trình trong chân không. 

Nội dung thứ hai và ba gợi ý chúng ta đưa vào bề mặt tấm ngăn một vật có thể bám 
chắc vào bề mặt nhưng không làm thay đổi trạng thái bề mặt (chất trung hòa- chất 
không gây tác động xấu), việc bám vào bề mặt có thể dựa vào các dấu hiệu của môi 
trường chân không (môi trường chân không là môi trường trong đó áp suất nhỏ hơn môi 
trường xung quanh, mà áp suất nhỏ hơn thì luôn có lực tác động hướng từ bên ngoài vào, 
ta thường gọi là lực ép). 

Như vậy, chúng ta sẽ dùng một cái móc làm việc trên nguyên tắc : tạo ra một khoảng 
chân không nơi tiếp xúc giữa vật đó và bề mặt tường, vật này tương tự như cái giác hút 
khi bạn đi giác hơi để chữa cảm cúm hoặc các móc hút gắn lên kiếng trong nhà tắm. 

39,3,35,23 

13 

16 
26,39,1,40 
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Qua phần trình bày trên, có lẽ bạn đã hiểu và cảm thấy việc sử dụng cũng  “thường 
thôi”!  Bây giờ bạn thử dùng “Bảng sử dụng các thủ thuật sáng chế cơ bản” để giải bài 
toán sau :  

Do công việc khá nhiều nên mọi người trong phòng thường xuyên làm việc thêm giờ. Đây 
là gánh nặng cho công ty (làm thêm giờ được tính thời gian gấp rưỡi) và cả nhân viên 
trong phòng. 

Trưởng phòng kế toán nhà máy đề nghị giám đốc tuyển thêm người nhưng giám đốc chỉ 
cho phép lấy người trong nội bộ công ty. Sau khi tìm kiếm, người trưởng phòng thấy Ralph 
- một thư ký trẻ da đen (người Marốc) đáp ứng rất tốt với công việc và người này rất 
phấn khởi nếu được làm công việc kế toán (Ralph đang học chương trình ban đêm để lấy 
bằng cử nhân Tài chính - kế toán). 

Khi thông báo với nhân viên trong phòng, một kế toán viên 58 tuổi, làm việc tại nhà máy 
đã 24 năm, tuyên bố : “Tôi chưa bao giờ  làm việc với một người da đen và sẽ không bao 
giờ”. Câu nói cộc lộc, giận dữ gần như có nghĩa : “Tôi không bao giờ làm việc cùng một 
phòng với người như thế” ! 

Bạn có cách nào giúp người trưởng phòng này ?  

Nếu bạn khó khăn trong việc lựa chọn thông số kỹ thuật, bảng giải nghĩa các thông số 
kỹ thuật dưới đây có thể giúp bạn. Người viết đợi lời giải của bài toán này từ các bạn. 
Chúc các bạn thành công. 

BẢNG GIẢI NGHĨA CÁC THÔNG SỐ KỸ THUẬT 

1. Trọng lượng của đối tượng chuyển động - Tác động của đối tượng có vị trí thay đổi 
đối với vật khác theo thời gian lên giá đỡ (bề mặt ngăn cản đối tượng rơi xuống đất) 
hoặc hệ thống treo. 

2. Trọng lượng của đối tượng bất động - Tác động của đối tượng có vị trí không thay 
đổi đối với vật khác theo thời gian lên giá đỡ (bề mặt ngăn cản đối tượng rơi xuống 
đất) hoặc hệ thống treo. 

3. Độ dài của đối tượng chuyển động - Số đo (dài, rộng, cao) của đối tượng theo 
hướng đối tượng có vị trí thay đổi so với vật khác theo thời gian. 

4. Độ dài của đối tượng bất động - Số đo (dài, rộng, cao) của đối tượng theo hướng 
đối tượng có vị trí không thay đổi so với vật khác theo thời gian. 

5. Diện tích của đối tượng chuyển động - Phần bề mặt chịu ảnh hưởng bởi tác động 
bên trong hay bên ngoài của đối tượng mà đối tượng này có vị trí thay đổi so với vật 
khác theo thời gian. Các tác động này có thể làm thay đổi vị trí của đối tượng. 

6. Diện tích của đối tượng bất động - Phần bề mặt chịu ảnh hưởng bởi tác động bên 
trong hay bên ngoài của đối tượng mà đối tượng này có vị trí không thay đổi so với 
vật khác theo thời gian. Các tác động này có thể làm thay đổi vị trí của đối tượng. 

7. Thể tích của đối tượng chuyển động - Phần không gian mà đối tượng, có vị trí thay 
đổi so với vật khác theo thời gian, chiếm giữ. 
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8. Thể tích của đối tượng bất động - Phần không gian chiếm giữ bởi đối tượng có vị 
trí không thay đổi so với vật khác theo thời gian. 

9. Vận tốc - Sự thay đổi vị trí tương ứng với thời gian quy định, theo một hướng nhất 
định. 

10. Lực - Số đo mức độ tương tác giữa các đối tượng. Lực có khả năng gây nên những 
thay đổi (toàn bộ hay từng phần, lâu dài hay tạm thời) đối với một đối tượng. 

11. Ứng suất/Áp suất - Đại lượng đặc trưng cho độ lớn của tác động thẳng góc với bề 
mặt mà đối tượng tác động lên một bề mặt khác, ví dụ : bàn chân tác động lên mặt 
đất. 

12. Hình dạng - Đường nét (vẻ) bề ngoài của đối tượng. Đường nét này có thể thay đổi 
(toàn bộ hay từng phần, lâu dài hay tạm thời) do các tác động lên đối tượng. 

13. Tính ổn định của (thành phần) đối tượng - Khả năng trở về trạng thái ban đầu (cân 
bằng, ổn định) của đối tượng sau khi kết thúc tác động (gây ra bởi sự tương tác của 
các thành phần). 

14. Độ bền - Đối tượng không bị hư hại do các tác động (lực, tốc độ, ứng suất, tâm trạng 
căng thẳng...) trong điều kiện hoặc giới hạn cụ thể. 

15. Thời gian hoạt động của đối tượng chuyển động - Khoảng thời gian đối tượng có 
vị trí thay đổi trong không gian có thể hoàn thành các chức năng. 

16. Thời gian hoạt động của đối tượng bất động - Khoảng thời gian đối tượng có vị trí 
không thay đổi trong không gian có thể hoàn thành các chức năng. 

17. Nhiệt độ - Mức độ nóng hoặc lạnh của đối tượng trong hoạt động có thể gây ra 
những thay đổi bất ngờ. 

18. Độ chiếu sáng (Độ rọi) - Tỉ số năng lượng ánh sáng trên một đơn vị diện tích chiếu 
sáng. Độ chiếu sáng bao gồm đặc trưng (khả năng kích thích thần kinh thị giác), mức 
độ chiếu sáng và các đặc tính khác. 

19. Năng lượng tiêu hao bởi đối tượng chuyển động - Năng lượng cần thiết để đối 
tượng thay đổi vị trí trong không gian. Năng lượng đặc trưng cho khả năng làm biến 
đổi (hoặc truyền chuyển động cho) đối tượng khác. 

20. Năng lượng tiêu hao bởi đối tượng bất động - Năng lượng cần thiết để đối tượng 
không thay đổi vị trí khi có tác động. 

21. Công suất - Đặc trưng cho khả năng chuyển hóa, tạo ra hoặc tiêu thụ năng lượng 
của đối tượng. Công suất là tỉ số giữa công và thời gian để thực hiện công ấy. 

22. Năng lượng mất mát - Sự giảm sút khả năng biến đổi (hoặc truyền chuyển động) 
khác khiến đối tượng không thể thực hiện một hành động (ảnh hưởng) đã định. 

23. Chất thể mất mát - Sự lấy (loại) đi vật chất (nguyên liệu, tài liệu...) khỏi đối tượng. 

24. Thông tin mất mát - Sự giảm sút (thiếu) các dữ liệu (điều cần biết) về một đối 
tượng. 
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25. Thời gian mất mát - Lượng thời gian vượt quá thời gian cần thiết (để hoàn thành 
một hoạt động). 

26. Lượng chất thể - Số (lượng) các yếu tố (vật chất) để tạo nên đối tượng. 

27. Độ tin cậy -  Khả năng thực hiện tốt chức năng của đối tượng trong quá trình hoạt 
động. 

28. Độ chính xác trong đo lường - Mức độ sát (gần) với giá trị thực của đại lượng cần 
đo. 

29. Độ chính xác trong chế tạo - Mức độ phù hợp theo yêu cầu giữa các yếu tố trong 
đối tượng. 

30. Các nhân tố có hại từ bên ngoài tác động lên đối tượng - Tác động (ảnh hưởng)  
từ môi trường xung quanh làm giảm hiệu quả (chất lượng) hoạt động của đối tượng. 

31. Các nhân tố có hại sinh ra bởi chính đối tượng - Tác động (ảnh hưởng) từ bên 
trong đối tượng làm giảm hiệu quả (chất lượng) hoạt động của đối tượng. 

32. Tiện lợi trong chế tạo - Dễ dàng và thuận lợi (ít gặp khó khăn, phiền phức) trong 
việc tạo ra đối tượng. 

33. Tiện lợi trong sử dụng, vận hành - Dễ dàng và thuận lợi (ít gặp khó khăn, phiền 
phức) khi đối tượng được dùng cho mục đích nào đó. 

34. Tiện lợi trong sửa chữa - Dễ dàng và thuận lợi (ít gặp khó khăn, phiền phức) đưa 
đối tượng trở về trạng thái hoạt động bình thường khi đối tượng hư hỏng (sai sót) 
hoặc sử dụng ngoài phạm vi áp dụng. 

35. Độ thích nghi, tính phổ dụng (vạn năng) - Khả năng thay đổi, sắp xếp lại của đối 
tượng khi điều kiện bên ngoài (môi trường, nhiệm vụ...) thay đổi. 

36. Độ phức tạp của thiết bị - Số lượng và sự khác nhau của các yếu tố (bộ phận), các 
mối liên kết trong đối tượng. Độ phức tạp cũng được hiểu như là những khó khăn 
trong việc điều khiển, sử dụng đối tượng. 

37. Độ phức tạp trong việc kiểm tra và đo lường - Sử dụng nhiều nguyên lý khác 
nhau cũng như mức độ chi phí để xác định, đánh giá sai sót (khuyết điểm) của đối 
tượng. 

38. Mức độ tự động hóa - Khả năng hoạt động của đối tượng mà không cần sự tham gia 
của con người. 

39. Năng suất - Mối liên hệ giữa số lần hoạt động hiệïu quả và lượng thời gian cần cho 
hoạt động đó. 

“Trong kinh doanh, vốn không quan trọng lắm, kinh nghiệm cũng không quan trọng lắm, vì 
hai thứ đó ta có thể lấy được từ người khác. Sáng kiến mới là quan trọng nhất. Khả năng của 
một người có nhiều sáng kiến thật vô tận. Sáng kiến mới là cái vốn quan trọng nhất của 
chúng ta.” 

J. Kaxôman 
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Đoan Trang (K167) 
1. Phân nhỏ : Con chấy cắn đôi 
2. Tách khỏi : Trâu ác thì vạc sừng 
3. Phẩm chất cục bộ : Trâu cày ngựa cưỡi. 
4. Phản đối xứng : Yêu nhau củ ấu cũng tròn, ghét nhau quả bồ hòn cũng méo. 
5. Kết hợp :  

Một cây làm chẳng nên non. 
Ba cây chụm lại nên hòn núi cao. 

6. Vạn năng :  
Những người thắt đáy lưng ong.  

Đã khéo chiều chồng lại khéo nuôi con. 
7. Chứa trong : Ai trong chăn mới biết chăn có rận 
8. Phản trọng lượng : Cần cù bù thông minh 
9. Gây ứng suất sơ bộ : Tre non dễ uốn 
10. Thực hiện sơ bộ :  

Dạy con từ thuở còn thơ. 
Dạy vợ từ thuở bơ vơ mới về. 

11. Dự phòng :  
Ai muốn nuôi con chớ có ăn thóc giống,  

Ai muốn gây dựng gia đình chớ có đem thóc giống ra ăn. 
12. Đẳng thế : Anh em bốn bể một nhà. 
13. Đảo ngược :  

Người ta bắt chạch đằng đầu. 
Mẹ em tham giàu bắt chạch đằng đuôi. 

14. Cầu tròn hóa : Bát quái trận đồ. 
15. Linh động : Ở bầu thì tròn, ở ống thì dài. 
16. Giải thiếu giải thừa : Bán rẻ còn hơn đẻ lãi. 
17. Chuyển sang chiều khác :  

Ta dại ta tìm nơi vắng vẻ. 
Người khôn người đến chôn lao xao. 

18. Sử dụng dao động cơ học :  
Thân em như tấm lụa đào 

Phất phơ giữa chợ biết vào tay ai 
Em ngồi cành trúc, em tựa cành mai 
Đông đào, tây liễu, lấy ai bạn cùng. 

19. Tác động theo chu kỳ : Bé ăn trộm gà, cả ăn trộm trâu, lâu lâu làm giặc. 
20. Liên tục tác động có ích : Nhàn cư vi bất thiện. 
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21. Vượt nhanh :  
Những người béo trục béo tròn. 

Ăn vụng như chớp đánh con cả ngày. 
22. Biến hại thành lợi : Ba người dại họp thành người khôn. 
23. Quan hệ phản hồi : Bánh ít trao đi bánh qui trao lại. 
24. Sử dụng trung gian : Giàu nhìn ngõ, khó nhìn sân. 
25. Tự phục vụ :  

Bố mẹ dạy không bằng thầy dạy.  
Thầy dạy không bằng tự suy nghĩ. 

26. Sao chép : Giỏ nhà ai quai nhà ấy. 
27. Rẻ thay cho đắt : Ta về ta tắm ao ta, dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn. 
28. Thay thế sơ đồ cơ học : 

Em ơi chị bảo em này, trứng chọi với đá có ngày vỡ tan. 
29. Kết cấu khí và lỏng :  

Mây kéo xuống bể thì nắng chang chang, mây kéo lên ngàn thì mưa như trút. 
30. Sử dụng vỏ dẻo, màng mỏng : Lạt mềm buộc chặt. 
31. Sử dụng vật liệu nhiều lỗ : 

Chớ thấy áo rách mà cười, 
Những giống gà nòi lông nó lưa thưa. 

32. Thay đổi màu sắc : Mây xanh thì nắng, mây trắng thì mưa. 
33. Đồng nhất : Đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy. 
34. Phân hủy và tái sinh các phần : 

Có mới thì nới cũ ra; 
Mới để trong nhà, cũ để ngoài sân. 

35. Thay đổi thông số hóa lý của đối tượng :  
Chuộng chuối, chuối lại cao tàn;  

Thương anh, anh lại ra màu làm cao. 
Xin đừng bắc bậc làm cao,  

Phèn chua em đánh nước nào cũng trong. 
36. Sử dụng chuyển pha : Biết chiều trời, nước đời chẳng khó. 
37. Sử dụng sự nở nhiệt : Bốc lửa bỏ tay người. 
38. Sử dụng chất ôxy hóa mạnh : 

Cá không ăn muối cá ươn 
Con cưỡng cha mẹ trăm đường con hư. 

39. Thay đổi độ trơ : Người đẹp về lụa, lúa tốt về phân. 
40. Sử dụng các vật liệu hợp thành :  

Bây giờ đổ bát mồ hôi 
Ngày mai cơm dẻo đầy nồi vui thay 

Nhác trông thẳng cánh cò bay 
Bõ chân anh lấm, bõ tay em bùn. 

 


